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Toùm taét
Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác

định các nhân tố ảnh hưởng đến
sự thỏa mãn công việc của người
lao động tại Công ty Điện lực
Nghệ An. Số liệu được thu thập
thông qua trả lời bảng câu hỏi
gồm 220 người lao động, sau đó
được xử lý bằng phần mềm thống
kê SPSS 16.0, được đo lường độ
tin cậy bằng hệ số Cronbachs
alpha, phương pháp phân tích
nhân tố EFA và phân tích hồi quy.
Kết quả cho thấy có ba yếu tố ảnh
hưởng và biến thiên cùng chiều
với sự thỏa mãn công việc, trong
đó yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất
và có ý nghĩa thống kê nhất là
“tiền lương và phúc lợi”, kế đến
là “bản chất công việc” và ảnh
hưởng thấp nhất là “đánh giá thực
hiện công việc”. 

1. Đặt vấn đề
Cùng với sự phát triển của nền

kinh tế Việt Nam, nhu cầu về
nguồn nhân lực cũng ngày càng
gia tăng cả về số lượng và chất
lượng. Doanh nghiệp không chỉ
chú trọng hơn vấn đề tuyển chọn
đúng người vào đúng vị trí công
việc, mà còn phải giữ chân người
lao động, đặc biệt là người lao
động giữ vị trí chủ chốt trong
doanh nghiệp. Vì vậy, nghiên cứu
được thực hiện nhằm mục đích
xây dựng thang đo JDI và xác
định cường độ của các nhân tố
ảnh hưởng tới sự thỏa mãn trong
công việc của người lao động. Kết
quả nghiên cứu sẽ giúp Ban lãnh

đạo Công ty chú trọng vào các
yếu tố có ảnh hưởng mạnh và có
ý nghĩa thống kê đến mức độ thỏa
mãn công việc của người lao
động.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu

định tính
Kỹ thuật thảo luận nhóm và

lấy ý kiến chuyên gia được sử
dụng trong nghiên cứu này và nó
được dùng để khám phá bổ sung
mô hình trên cơ sở Chỉ số mô tả
công việc JDI.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
định lượng

Được thực hiện thông qua
phương pháp thu thập số liệu là sử
dụng bảng câu hỏi điều tra. Toàn
bộ dữ liệu hồi đáp được xử lý với
phần mềm SPSS 16.0. Bước
nghiên cứu này nhằm đánh giá
thang đo, các mối quan hệ giữa
các yếu tố, đo lường mức độ thỏa
mãn của người lao động theo từng
yếu tố liên quan, dự đoán mức độ

ảnh hưởng của từng yếu tố trong
mô hình. 

2.3. Nghiên cứu chính thức
Nghiên cứu khảo sát sự thỏa

mãn của nhân viên đối với công
việc tại Công ty Điện lực Nghệ
An gồm 8 thành phần với 35 biến
quan sát. Thiết kế phiếu khảo sát
sử dụng thang đo Likert 5 bậc để
sắp xếp từ nhỏ đến lớn với số
càng lớn là càng đồng ý với phát
biểu (1: rất không đồng ý; 2:
không đồng ý; 3: tạm đồng ý; 4
đồng ý; 5: hoàn toàn đồng ý),
diễn đạt và mã hóa bằng câu hỏi
để phục vụ cho việc xử lý dữ

liệu, các phương pháp đánh giá
thang đo.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Đặc điểm mẫu khảo sát 
Số phiếu 200 hợp lệ được nhập

vào máy để kiểm tra số liệu
chiếm 91% trên tổng số phiếu
phát ra. Tỷ lệ người lao động
tham gia trả lời hợp lệ phân bố
hợp lý tại các phòng ban, phân

Đánh giá mức độ 
THỎA MÃN CÔNG VIỆC 
tại Công ty Điện lực Nghệ An
l ĐINH THỊ PHƯỢNG

Bản chất công việc

Đánh giá thực hiện công việc

Phúc lợi

Môi trường làm việc

Tiền lương

Đồng nghiệp

Lãnh đạo

Cơ hội đào tạo và thăng tiến

Đặc điểm
nhân khẩu học:
+ Độ tuổi
+ Giới tính
+ Trình độ
+ Nơi làm việc
+ Mức thu nhập

Sự thỏa mãn
công việc

Hình 1. Mô hình nghiên cứu
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xưởng và các Điện lực. Về giới
tính, mẫu khảo sát có 120 người
lao động là nam, chiếm 60% tổng
số người lao động tham gia trả lời
hợp lệ; số người lao động nữ là 80
người, chiếm 40%. Đa số người
tham gia trả lời đều ở nhóm tuổi
từ 30 đến 39 có 86 người (43%);
kế đến là nhóm từ 40 đến 49 tuổi
có 46 người (23%); cuối cùng là 2
nhóm dưới 25 tuổi và từ 50 tuổi
trở lên đều có 34 người (17%).
Với mẫu như vậy đã đảm bảo tính
đại diện cho tổng thể gồm 1.400
cán bộ công nhân viên của Công
ty.

3.2. Đánh giá độ tin cậy, độ
giá trị của thang đo và mô hình
nghiên cứu

3.3.1. Đo lường độ tin cậy
bằng hệ số Cronbachs alpha

Sau khi loại 04 biến rác (bản
chất công việc 13, cơ hội đào tạo
và thăng tiến 21, lãnh đạo 36, tiền
lương 52), các thang đo đều có hệ
số Cronbachs Alpha trong khoảng
từ 0.6 đến 0.95. Các biến quan sát
trong mỗi thang đo cũng đều có
hệ số tương quan biến tổng > 0.3.
Vì vậy, 09 thang đo với 31 biến
còn lại đều được giữ lại vì chúng
đảm bảo độ tin cậy của thang đo.
(Xem bảng 1)

3.3.2. Phân tích nhân tố khám
phá (EFA) (Xem bảng 2 - trang
bên)

Kết quả phân tích nhân tố tại
Bảng 2 sau khi sử dụng phương
pháp tính hệ số Principal Axis
Factoring với phép quay Promax
và điểm dừng khi trích các yếu tố
Eigenvalue > 1. Kết quả với 22
biến quan sát có 5 nhân tố được
nhóm lại và rút ra, tổng phương
sai trích = 79,53% cho biết 5 nhân
tố này giải thích được 79.53%
biến thiên của dữ liệu.

3.3.3.Phân tích hồi quy
Để xác định cường độ của các

nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa
mãn trong công việc của người

lao động, sử dụng phương trình
hồi quy tuyến tính. Hai nhân tố
“lãnh đạo” và “đồng nghiệp” bị
loại khỏi mô hình do mức ý nghĩa
> 0.05. Còn lại 3 nhân tố từ kết
quả phân tích trên là 3 biến độc
lập được ký hiệu tương ứng: F1:
Đánh giá thực hiện công việc, F2:
Tiền lương và phúc lợi, F3: Bản
chất công việc. Mô hình hồi quy
có dạng như sau: 

Thoaman = 0.159 x F1 +
0.530 x F2 + 0.222 x F3

Hệ số hồi quy chuẩn hóa Beta
cho thấy nhân tố thỏa mãn công
việc của người lao động về tiền
lương và phúc lợi tác động mạnh
nhất đến sự thỏa mãn công việc
(Beta = 0.530), kế đến là thỏa
mãn về bản chất công việc (Beta
= 0.222) và cuối cùng có ảnh
hưởng thấp nhất là đánh giá thực
hiện công việc (Beta = 0.159). Hệ

số xác định R2 hiệu chỉnh của mô
hình trên là 0.668 thể hiện rằng
các biến độc lập trong phương
trình hồi quy giải thích được
66.8% biến thiên của biến phụ
thuộc. Kết quả cho thấy hệ số
Tolerance thấp và VIF không
vượt quá 10 nên không xảy ra
hiện tượng đa cộng tuyến.   

Qua phân tích sự khác biệt
(kiểm định T - Test) cho thấy:
không có sự khác nhau về mức độ
thỏa mãn công việc giữa người
lao động theo các đặc điểm nhân
khẩu học như: giới tính; độ tuổi và
trình độ học vấn, chuyên môn
nhưng lại có sự khác nhau về mức
độ thỏa mãn công việc giữa người
lao động theo đặc điểm nhân
khẩu học như: nơi làm việc và
mức thu nhập. Nhân viên khối
phòng ban Công ty có mức độ
thỏa mãn công việc cao hơn nhân

Bảng 1. Bảng tổng kết hệ số tin cậy của các thành
phần thang đo sự thỏa mãn   

Bảng 3. Hệ số xác định R-Square

Bảng 4. Kiểm định đa cộng tuyến
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viên tại các đơn vị sản xuất (Điện
lực, Phân xưởng phụ trợ) và nhân
viên có mức thu nhập từ 7 triệu
đồng trở lên có mức độ thỏa mãn
cao hơn so với nhân viên có mức
thu nhập dưới 7 triệu đồng.

4. Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu này, sự

thỏa mãn đối với tiền lương và
phúc lợi của người lao động là
nhân tố ảnh hưởng mạnh hay có ý
nghĩa quan trọng nhất. Thứ tự ưu
tiên mà Công ty cần làm là tạo sự
công bằng hơn trong việc phân
phối thu nhập; chăm lo nhiều hơn
đến đời sống của người lao động,
đặc biệt là về mặt tinh thần. Với
đặc thù quản lý vận hành và kinh
doanh bán điện trên địa bàn rộng
lớn, dàn trải, Công ty cần chú
trọng quan tâm hơn nữa về chế

độ tiền lương và phúc lợi đối với
người lao động làm việc tại
những Điện lực miền núi, vùng
sâu, vùng xa vừa phải xa gia
đình, đi lại khó khăn, công việc
trực tiếp vất vả, mức độ an toàn
lao động thấp.

Công ty nên xây dựng những
tiêu chí cụ thể trong việc đánh
giá kết quả thực hiện công việc
của người lao động một cách

chính xác, công khai, minh bạch
hơn, không để xảy ra tình trạng
thiên vị hoặc thành kiến đối với
bất kỳ cá nhân người lao động
nào trong công ty. Có thể giảm
áp lực công việc cho người lao
động thông qua việc bố trí công
việc phù hợp với năng lực cá
nhân và giao khối lượng công
việc vừa sức n

Nhân tố
1 2 3 4 5

- Nhân tố 5: Bản chất công việc
Công việc phù hợp với năng lực cá nhân 0.825
Công việc thú vị 0.786
Việc phân chia công việc hợp lý 0.714
- Nhân tố 1: Lãnh đạo
Lãnh đạo gương mẫu, lời nói và việc làm song hành 0.892
Lãnh đạo có năng lực, tầm nhìn và khả năng điều hành 0.878
Người lao động nhận được sự hỗ trợ của cấp trên khi cần thiết       0.885
Lãnh đạo lắng nghe quan điểm và suy nghĩ của người lao động      1.025
Người lao động được tôn trọng và tin cậy trong công việc 0.818
- Nhân tố 4: Đồng nghiệp
Đồng nghiệp thường sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau 0.878
Các đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt 0.967
Đồng nghiệp thân thiện 0.907
- Nhân tố 3: Tiền lương và phúc lợi
Tiền lương tương xứng với kết quả làm việc 0.743
Tiền lương được trả công bằng giữa các nhân viên 0.775
Hài lòng với chế độ tiền lương trong Công ty 0.715
- Nhân tố 2: Đánh giá thực hiện công việc
Việc đánh giá được thực hiện định kỳ 0.820
Đánh giá khách quan, khoa học, công bằng 0.862
Kết quả đánh giá phản ánh đầy đủ, chính xác 0.894
Kết quả đánh giá được sử dụng để xét lương, thưởng, đề bạt 0.602
Đánh giá giúp cải thiện và nâng cao năng suất lao động 0.747
- Nhân tố 3: Tiền lương và phúc lợi
Chính sách phúc lợi rõ ràng và hữu ích 0.892
Chính sách phúc lợi thể hiện sự quan tâm chu đáo của Công ty 0.880
Phúc lợi được thực hiện đầy đủ và hấp dẫn người lao động 0.889

Bảng 2. Bảng ma trận nhân tố đã xoay trong kết quả EFA 
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